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RTĐBTT chiếm tỷ lệ 18,2%. Theo kết quả nghiên cứu 
của Phạm Thị Phương Lan [3Error! Reference 
source not found.] nghiên cứu 164 thai phụ bị RTĐ 
có sẹo mổ tử cung thì tỷ lệ RTĐTT cao nhất chiếm 
49,4%. Việc phân loại RTĐ rất quan trọng vì dựa vào 
phân loại này để có thái độ xử trí hợp lý nhất. So sánh 
tỷ lệ các loại RTĐ với một số tác giả trong nước 
chúng tôi thấy: 

Bảng 5. So sánh tỷ lệ RTĐ với một số tác giả 
trong nước 

Tác giả Năm RTĐTT+RTĐBTT RTĐBM+RTĐBT 
Nguyên Hồng 
Phương [50] 

1997-
2000 

67,3% 42,7% 

Lê Thị Mai 
Phương [40] 

2001-
2002 61,8% 38,2% 

Nguyễn Thị 
Phương Chi [1] 2003 61% 39% 

Phạm Thị 
Phương Lan 

[3Error! 
Reference 
source not 

found.] 

2002-
2006 

62,8% 37,2% 

- Trong 110 thai phụ bị RTĐ có SMĐC đã có 108 
sản phụ siêu âm xác định RTĐ, có 2 thai phụ siêu âm 
rau bám đáy, nhưng sau mổ được chẩn đoán là 
RTĐBT. Tỷ lệ chẩn đoán đúng RTĐ bằng siêu âm là 
98%, trong đó RTĐTT, RTĐBTT và RTĐBM chẩn 
đoán đúng 100%, còn RTĐBT siêu âm chẩn đoán 
đúng là 89%. 

Theo chúng tôi tỷ lệ RCRL trên bệnh nhân bị RTĐ 
có SMĐC cần được quan tâm. Trong 2 năm 2008 – 
2009, năm 2009 có 9 sản phụ được siêu âm và chẩn 
đoán RCRL, sau mổ có 8 bệnh nhân được chẩn đoán 
đúng. Tỷ lệ chẩn đoán đúng của siêu âm phát hiện 
RCRL là 89%. 

Nhiều tác giả cho rằng để làm tăng giá trị cho 
chẩn đoán vị trí bánh rau và tính chất rau cần siêu âm 
qua đường âm đạo kết hợp đường bụng [7], Nhiều tác 
giả, đưa ra độ nhạy và độ đặc hiệu của siêu âm để 
phát hiện ra loại rau cài răng lược khoảng 80 và 90%. 
Theo Comstock, CH [8] thì dấu hiệu gợi ý loại RCRL 
có thể phát hiện sớm vào quý đầu của thai nghén, 
một loạt các thai phụ bị RCRL và có sẹo mổ đẻ cũ đã 
được chẩn đoán trước bằng siêu âm lúc túi ối 6 tuần 

thường bám vào đoạn dưới tử cung hơn là bám vào 
đáy tử cung, khi siêu âm kiểm tra lại thai trước 10 
tuần thì những ca này túi ối thường bám vào sẹo mổ 
đẻ và vùng có lớp cơ mỏng.  

Theo Twickler, DM [10] thì siêu âm có hai hình 
ảnh cho ta đánh giá được loại RCRL độ nhạy 100% 
và độ đặc hiệu 72%.  

KẾT LUẬN 
Chảy máu xuất hiện ở 70% các trường hợp, trong 

đó chảy máu không đau bụng xuất hiện 60% các 
trường hợp. 

Siêu âm là được tiến hành ở 100% các trường 
hơp, chẩn đoán đúng của siêu âm phát hiện ra RTĐ 
là 98%.  

Chẩn đoán đúng siêu âm phát hiện RCRL là 89%.  
Nồng độ Hb trung bình trước mổ là 112,36 ± 17,4 

g/l, trong đó tỷ lệ thiếu máu chiếm 39,1%. 
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Thực trạng và nhu cầu đào tạo điều dưỡng trung học Tuyến cơ sở  

của ngành y tế tỉnh điện biên năm 2009 
 

Trần Quốc Kham, Đinh Danh Tuân, Phan Quốc Hội 
  

Đặt vấn đề 
Điều dưỡng đóng vai trò quan trọng và có ảnh hư-

ưởng to lớn trong việc bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức 
khoẻ, phục hồi chức năng trong hệ thống y tế. Việc 
xác định thực trạng và nhu cầu đào tạo nguồn nhân 

lực điều dưỡng cho địa phương là việc làm cần thiết 
nhất là cho một tỉnh miền núi như Điên Biên. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu  
Địa bàn nghiên cứu là tỉnh Điện Biên thuộc vùng 

miền núi Tây Bắc. Đối tượng nghiên cứu là điều 
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dưỡng trung học (ĐDTH) và những người làm nhiệm 
vô ĐDTH tại tuyến cơ sở. Ap dụng phương pháp 
nghiên cứu mô tả cắt ngang, điÒu tra thực trạng 
nguồn nhân lực ĐDTH trong toàn tỉnh. Xác định nhu 
cầu đào tạo ĐDTH với cỡ mẫu được tính là 75, thực tế 
điều tra là 126 trên tổng số 170 ĐDTH tuyến huyện 
và xã của tỉnh Điện Biên. Họ được tập trung theo địa 
bàn huyện để hướng dẫn, hiểu được nội dung câu hỏi 
trước khi tự điền các thông tin theo yêu cầu vào phiếu 
được chuẩn bị sãn. Số liệu được xứ lý theo phương 
pháp thống kê. 

Kết quả nghiên cứu 
Bảng 1: Thực trạng và nhu cầu cán bộ y tế, bác sỹ 

và ĐDTH của y tế tuyến xã tỉnh Điện Biên. 

CBYT SỐ CBYT 
hiện có 

Nhu cầu 
(người) 

Tỷ lệ đạt so với 
nhu cầu (%) 

Tổng số cán bộ y tế xã 574 590 97,3 
Bác sỹ 8 112 7,1 

Điều dưỡng trung cấp 38 224 17,0 
Tổng số cán bộ y tế tuyến xã của toàn tỉnh Điện 

Biên đạt 97,3% và tỷ lệ điều dưỡng trung cấp đạt 17% 
so với nhu cầu. 

Tỷ lệ điều dưỡng có trình độ trung cấp ở tuyến xã 
trong tỉnh chiếm 6,6% trong tổng số cán bộ y tế và 
chiếm 9% trong tổng số cán bộ có trình độ trung cấp. 

Bảng 2: Điều dưỡng trung cấp tuyến y tế cơ sở 
theo dân tộc, giới tính 

Nam Nữ Tổng Dân tộc 
n % n % n % 

p 

Kinh 12 26,1 34 73,9 46 36,5 
Thái 34 61,8 21 38,2 55 43,7 

DT khác 20 80,0 5 20,0 25 19,8 
<0,01 

Tổng cộng 66 52,4 60 47,6 126 100,0  
So sánh p<0,01 và p<0,05    

Kết quả bảng 2 cho thấy: trong các dân tộc, tỷ lệ 
điều dưỡng trung cấp là nam và nữ có sự khác biệt 
đáng kể. Với dân tộc kinh, đa số cán bộ điều dưỡng là 
nữ giới (73,9% so với 26,1%; p<0,0001); còn các dân 
tộc khác thì ngược lại, đa số là nam giới (61,8% và 
80% so với 38,2% và 20%; p<0,05 và p<0,0001). 

Bảng 3: Độ tuổi của điều dưỡng theo giới tính 
Nam Nữ Tổng Độ tuổi 

n % n % n % 
p 

20 - 24 21 16,7 27 21,4 48 38,1  
25 - 29 33 26,1* 16 12,7* 49 38,9 <0,01 
30 - 34 3 2,4 3 2,4 6 4,8  
35 - 39 2 1,6 2 1,6 4 3,2  
40 - 44 3 2,4 9 7,1 12 9,5  
45 - 49 4 3,1 3 2,4 7 5,6  
Tổng 66 52,4 60 47,6 126 100,0  
Số liệu bảng 3 cho thấy,: phần lớn điều dưỡng có 

độ tuổi từ 20 đến 24 và từ 25 đến 29 tuổi (77%). 
Trong độ tuổi từ 20-24 tỷ lệ nữ và nam không có sự 
khác biệt; ngược lại, trong độ tuổi 25-29 thì tỷ lệ nam 
cao hơn so với nữ (26,1% so với 12,7% với p<0,01). 

Bảng 4: Thâm niên công tác và thâm niên làm 
điều dưỡng theo giới 

Thông tin Nam Nữ Tổng p 

n % n % n % 
Dưới 1 năm 24 53,3 21 46,7 45 35,7* 
Từ 1-5 năm 36 60,0 24 40,0 60 47,6* 
Trên 5 năm 6 28,6** 15 71,4** 21 16,7* 

<0,01 
 

Số liệu bảng 4 cho thấy: tỷ lệ cán bộ có thâm niên 
công tác từ 1-5 năm là cao nhất (48,4%; 47,6%); số 
có thâm niên dưới 1 năm chiếm sấp xỉ 1/3 (23,5% và 
35,7%); số có thâm niên trên 5 năm chỉ chiếm tỷ lệ 
thấp (19% và 16,7%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê với p<0,01. Điều dưỡng công tác dưới 5 năm là 
nam có tỷ lệ cao hơn nữ; điều dưỡng có thâm niên 
trên 5 năm thì ngược lại, nữ cao hơn nam, nhưng 
không có ý nghĩa thống kê với p >0,05. 

Bảng 5: Tỉ lệ điều dưỡng được đào tạo lại trong 2 
năm gần đây theo từng chủ đề của hoạt động điều d-
ưỡng 

Chủ đề Số người Tỷ lệ % 
Điều dưỡng chung 19 52,8 

Điều dưỡng Nội khoa 1 2,8 
Điều dưỡng Ngoại khoa 3 8,3 
Điều dưỡng Nhi khoa 2 5,6 

Điều dưỡng Phục hồi chức năng 1 2,8 
Điều dưỡng gây mê 2 5,6 
Điều dưỡng cấp cứu 2 5,6 
Quản lý điều dưỡng 1 2,8 

Đào tạo khác 5 13,9 
Tổng số 36/126 28,6 

Theo bảng 5 cho thấy: Trong 2 năm, chỉ có 28,6% 
điều dưỡng được đào tạo liên tục. Trong đó, tỷ lệ được 
đào tạo chủ đề điều dưỡng chung chiếm 52,8%, còn 
các chủ đề đào tạo khác chiếm tỉ lệ thấp. 

Bảng 6: Những chủ đề cán bộ điều dưỡng có nhu 
cầu đào tạo liên tục 

Chủ đề n % 
Điều dưỡng chung 65 62,5 

Điều dưỡng Ngoai khoa 35 33,7 
Điều dưỡng Cấp cứu 27 26,0 
Điều dưỡng Nhi khoa 19 18,3 
Điều dưỡng Nội khoa 17 16,3 
Điều dưỡng gây mê 12 11,5 

Điều dưỡng Sức khoẻ cộng đồng 12 11,5 
Điều dưỡng Phục hồi chức năng 8 7,7 

Điều dưỡng nha khoa 7 6,7 
Điều dưỡng gia đình 6 5,8 
Quản lý điều dưỡng 6 5,8 

Điều dưỡng sức khoẻ nghề nghiệp 4 3,8 
Điều dưỡng học đường 2 1,9 
Điều dưỡng Lão khoa 1 1,0 
Điều dưỡng Du lịch 1 1,0 

Đào tạo khác 1 1,0 
Tổng số ĐD có nhu cầu đào tạo 104 82,5 

Kết quả bảng 6 cho thấy: có 82,5% số cán bộ điều 
dưỡng có nhu cầu được đào tạo liên tục. Những chủ 
đề mà nhiều cán bộ điều dưỡng có nhu cầu đào tạo 
liên tục là: điều dưỡng chung (62,5%), điều dưỡng 
ngoại khoa (33,7%), điều dưỡng cấp cứu (26%). Các 
chủ đề về nhi khoa, nội khoa, gây mê và sức khoẻ 
cộng đồng thì nhu cầu đào tạo từ 10% đến 20%. Số 
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người có nhu cầu đào tạo liên tục về các chủ đề khác 
chiếm tỷ lệ không đáng kể.  

Trong tổng số điều dưỡng trung cấp có 75,4% có 
nhu cầu được học đại học điều dưỡng; 17,5% muốn 
được học cao đẳng điều dưỡng. Tổng số điều dưỡng 
có nhu cầu đào tạo cao đẳng và đại học là 117 người 
chiếm 92,9%. Điều dưỡng không có nhu cầu đào tạo 
nâng cao trình độ là 7,1%, trong đó chủ yếu ở huyện 
Điện Biên 2,4% và thành phố Điện Biên Phủ có 1,6%. 

Kết luận và khuyến nghị 
Từ những kết quả nghiên cứu trên, chúng tôi có 

một số kết luân sau: 
- Nhân lực điều dưỡng trung cấp tuyến y tế cơ sở 

tỉnh Điện Biên nam nhiều hơn nữ (nam 55,38%, nữ 
47,56%); người dân tộc thiểu số chiếm 63,49%. Phần 
lớn điều dưỡng trẻ, độ tuổi chủ yếu dưới 30 tuổi 
(76,98%); mới tốt nghiệp điều dưỡng, có thâm niên 
điều dưỡng dưới 1 năm chiếm 32,54%, từ 1 đến 5 
năm là 48,41%.  

- Nhân lực điều dưỡng hiện tại chủ yếu có trình độ 
trung cấp (98,84%). Nhu cầu đào tạo nâng cao trình 
độ đại học, cao đẳng của điều dưỡng trung cấp là 
92,86%. 

- Chỉ có 28,6% điều dưỡng tuyến y tế cơ sở trong 
2 năm gần đây được đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến 
thức về chuyên môn nghiệp vụ. 

Chúng tôi xin nêu ra một số khuyến nghị sau: 
Ngành Y tế Điện Biên cần có kế hoạch đào tạo và 

bổ sung đủ số lượng điều dưỡng cho các trạm y tế xã 
và trung tâm y tế huyện. Xây dựng kế hoạch đào tạo 
nâng cao trình độ chuyên môn cho điều dưỡng trung 
cấp lên cao đẳng điều dưỡng, đại học điều dưỡng, 
đào tạo liên tục hàng năm cho điều dưỡng. 
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MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO  
TẠI NGHỆ AN (2000 – 2007) 

 
Dương Đình Chỉnh, Nguyễn Văn Chương,  

Đoàn Huy Hậu, Phạm Ngọc Hùng 
TÓM TẮT 
Thực hiện điều tra dịch tễ học bệnh TBMMN tại 25 

xã/phường trên 3 huyện, sau hai lần điều tra, kết quả 
cho thấy: Có 403 trường hợp hiện mắc sau lần điều 
tra đầu tiên và sau lần điều tra thứ hai có 119 trường 
hợp mới mắc, 74 trường hợp tử vong. Tỷ lệ hiện mắc 
chung là 355,9/100.000 dân; tỷ lệ mới mắc là 
104,7/100.000 dân; tỷ lệ tử vong là 65,1/100.000 dân; 
tỷ lệ chết/mắc là 14,2/100.000 dân. Lứa tuổi mắc 
bệnh chủ yếu là nhóm trên 60 tuổi; Bệnh xảy ra ở 
nam cao hơn ở nhóm nữ. 

*Từ khóa: đột quỵ não; Dịch tễ học đặc điểm 
Summary  
The survey was carried out based on epi-

surveillance brain stroke on 25 commune/precinct of 
3 district of Nghe An province from 2007 to 2008. The 
results showed that: There has been 403 cases 
having brain stroke in community in the first and 119 
new cases and 74 cases died after one year. The 
prevalence of brain stroke was 355,0/100.000; the 
Incidence commulative was 104,7/100.000;  Specific 
Death Rate was 65,1/100.000 and Case Fatility Rate 
was 14,2/100.000 population. There was 78,9% of 
the patients of age groups over 60 year and  have 
significant difference between a male and female 
patients was observed.       
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ĐẶT VẤN ĐỀ 
Đột quỵ não là một trong những bệnh nặng, 

thường gặp ở người cao tuổi. Từ nhiều thập kỷ trước 
đến nay, TBMMN đã và đang là vấn đề thời sự cấp 
thiết của y học đối với mọi quốc gia, dân tộc trên thế 
giới. TBMMN là bệnh lý do nhiều nguyên nhân khác 
nhau gây ra, người bệnh có thể tử vong nhanh chóng 
hoặc nếu sống sót sẽ để lại nhiều di chứng nặng nề 
[1].  Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới 1996 
(TCYTTG), tỷ lệ TBMMN mới phát hiện (incidence) 
trong một năm từ 100 – 250/100.000 dân và tỷ lệ hiện 
mắc là từ 500 – 700/100.000 dân [2], [3], [6]. Tỷ lệ tử 
vong do TBMMN đứng thứ ba trên thế giới sau các 
bệnh ung thư và tim mạch [6]. Tại Việt Nam, theo 
Nguyễn Văn Đăng (1997) thì tỷ lệ mắc bệnh TBMMN 
là 115,92/100.000 dân trong đó tỷ lệ tử vong là 
20,55/100.000 dân [2] . Theo phân loại của TCYTTG 
thì người bệnh bị liệt nửa người do TBMMN thuộc loại 
đa tàn tật, mà chủ yếu là giảm hoặc mất chức năng 
vận động kèm theo các rối loạn tri giác, nhận thức, 
tâm lý. Theo Nguyễn Văn Đăng, di chứng về vận 
động của TBMMN là 92,62%; di chứng nặng là 
27,69%; di chứng vừa và nhẹ là 68,42% [2]. Rối loạn 
chức năng vận động gây ảnh hưởng rất lớn và trực 
tiếp đến khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt 


